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Trong số những gậy khuẩn gram âm gây viêm dạ dày ruột có nguồn gốc từ thực phẩm, quan trọng nhất là các thành viên thuộc họ Salmonella. 
1. BỆNH DO SALMONELLA
1.1. Đặc điểm vi khuẩn

Salmonella thuộc nhóm vi trùng đường ruột Enterobacteriaceae có nhiều trong tự nhiên, là loại vi khuẩn gây bệnh thương hàn và phó thương hàn cho nhiều loại động vật kể cả người. 

Salmonella có dạng hình gậy, kích thước nhỏ (0.4-0.6x1-3(), gram âm, không tạo capsul, không tạo bào tử, di động nhờ lông (flagell) quanh tế bào (trừ Salmonella gây bệnh cho gà không có lông), một số loại có lông bám (pili). 

Rất khó phân biệt với E.coli qua quan sát dưới kính hiển vi hoặc môi trường dinh dưỡng thông thường.
Salmonella là loại hiếu khí hay hiếu khí tùy nghi, thích hợp ở nhiệt độ 370C, pH=7.2-7.6, dễ mọc trong các môi trường dinh dưỡng bình thường. Có khả năng lên men sinh hơi đường glucose, mannitol, không sinh indol hoặc acetol.

Chúng phân bố rộng khắp trong tự nhiên, trong đó người và động vật là những nguồn cơ bản chứa vi khuẩn.

Ngộ độc thực phẩm do Salmonella là hậu quả khi ăn phải các thực phẩm có chứa các chủng gây bệnh của giống này với số lượng đáng kể.
1.2. Phân loại 


Một số thay đổi có ý nghĩa đã xảy ra trong cách phân loại Salmonella. 

Mặc dù các chuyên gia vi sinh thực phẩm các nhà khoa học hoặc dịch tễ học chia ra có 2.324 Salmonella serovar nhưng dường như mỗi serovar đó đã có trong các loài, tất cả  được chia làm 2 loài: 


+ S. enterica.


+ S.bongori.


Với hơn 2000 serovar được xếp trong 5 nhóm hoặc dưới loài, hết thảy trong số đó được phân loại dưới dạng S. enterica, the type species. 
Các nhóm chính tương ứng với các loài phụ (subspecies) sau: 
+ Nhóm II (S. enterica subsp.salamae).

+ Nhóm IIIa (S. enterica subsp. Arizonae).

+ Nhóm IIIb (S. enterica subsp. Diarizonae).

+ Nhóm IV (S. enterica subsp. houtenae).

+ Nhóm V (S. enterica subsp. indica). 
Các vi trùng trước nhóm V từng được nâng lên đến vị trí các loài như S. Bongori. Những thay đổi này dựa trên sự lai DNA và các đặc tính của hiện tượng điện di enzyme nhiều điểm của Salmonella. 
Vì vậy, thực hiện tiêu chuẩn lâu nay cho việc xử lý các serovar của  theo các loài thì không còn giá trị nữa. Thí dụ, S.typhimurium, nên viết là S.enterica serovar Typhimurium, hoặc Salmonella Typhimurium (lưu ý là “typhymurium được viết hoa và không in nghiêng).
* Về phương diện dịch tễ,  có thể xếp theo 3 nhóm:
- Nhóm chỉ gây nhiễm cho người, bao gồm: S.Typhi, S.paratyphi A,S. S. Paratyphi C. Nhóm này gồm những tác nhân gây bệnh thương hàn và phó thương hàn. Hầu hết chúng gây bệnh nghiêm trọng. Bệnh thương hàn có thời gian ủ bệnh dài nhất, gây tăng thân nhiệt và có tỷ lệ tử vong cao nhất. 
S. Typhi có thể được phân lập từ máu, thỉnh thoảng từ phân và nước tiểu của những bệnh nhân đang trong thời kỳ bị bệnh thương hàn. Các hội chứng của phó thương hàn thường nhẹ hơn so với thương hàn.

- Các serovar thích hợp theo ký chủ (một số trong các serovar này gây bệnh cho người và có thể nhiễm từ thực phẩm) bao gồm:
+  S.Galllinarum (ở gia cầm).

+  S. Dublin (ở trâu bò).

+ S.Abortus-equi (ở ngựa).

+ S.Abortus-ovis (ở cừu).

+ Và S. Cholerae-suis (ở heo).
- Các serovar không tương thích (không có ký chủ thích hợp). Nhóm này gây bệnh cho người và các loài thú khác. Chúng có liên quan đến hầu hết các serovar có nguồn gốc từ thực phẩm. 
* Serotype của Salmonella
S. Herschfeldii, S. Choleraesuis, S. Oranienburg và S.Montevideo được xếp trong nhóm C1 bởi vì tất cả chúng đều có chung các kháng nguyên O 6 và 7. S. Newport được xếp vào nhóm C2 do bởi kháng nguyên O của nó là K và 8 (bàng 26 - 1).  
Với cách phân loại xa hơn nữa, sợi roi hoặc kháng nguyên H được sử dụng. Các kháng nguyên này có 2 dạng: 
+ Phase đặc hiệu hoặc phase1.

+ Phase nhóm hoặc phase 2.
Các kháng nguyên phase 1 được phân chia với chỉ một vài loài của Salmonella; phase 2 có thể được phân bố rộng hơn trong số nhiều loài. 
Bất kỳ sự cấy giành cho Salmonella có thể gồm những vi trùng chỉ ở một pha hoặc gồm những vi trùng ở cả các pha flagellar.
 Các kháng nguyên H của phase 1 được gọi tên bằng ký tự chữ nhỏ và của phase 2 được gọi tên bằng chữ số Ả Rập.
Vì vậy, phân tích kháng nguyên hoàn hảo của S. Choleraesius như sau: 6, 7 c, 1, 5, vị trí số 6 và 7 được đặt phù hợp cho các kháng nguyên O.c đối với kháng nguyên flagella phase 2 (bảng 26 - 1). 
Các nhóm phụ Salmonella của dạng này được tham chiếu như các serovar. Với một kháng nguyên O có số tương đối nhỏ, các kháng nguyên phase 1 và phase 2 , một số lượng lớn của những hoán vị là có thể xảy ra, có khả năng tạo một lượng lớn các serovar.

Tên gọi của Salmonella theo sự công nhận của quốc tế. 
Theo hệ thống này, một serovar được gọi theo tên của nơi mà nó được phân lập lần đầu tiên - S.London, S. Richmond.v.v…. 
Trước khi có sự chấp nhận quy ước này, các loài và các type phụ được gọi tên theo nhiều cách khác nhau - thí dụ - S.Typhimirium  gọi theo nguyên do gây sốt thương hàn trên chuột S. Typhimurium xác định được type 104 (DT104) được đặc trưng bởi sự đề kháng của nó đối với 5 loại thuốc diệt vi khuẩn: Ampicillin, Chloramphenicol, Streptomycin, các loại thuốc Sulfa và Tetracyclin (theo ACSSuT).
 Nó được tìm thấy lần đầu tiên tại nước Anh vào năm 1984. 
Nó tái xuất hiện khoảng 7% so với các chủng Typhimurium, khoảng 28% vào năm 1995 và 32% trong số người được phân lập vào năm 1996. Thêm vào đó các thuốc diệt vi khuẩn cần được quan tâm. DT104 có sự đề kháng với Trimethoprim và các Fluoroquinolone.
Bảng 26 - 1. Cấu trúc kháng nguyên của một số  thường gặp


Các kháng nguyên H


Nhóm
Loài/ serovar
*kháng nguyên O
phase 1

phase2


A
S. Paratyphi A
1, 2, 12
a

(1,5)

B
S. Schottmuelleri
1, 4, (5), 12
b

1, 2


S. Typhimurium
1, 4, (5), 12
©

1,2

C1
S. Hirschfeldii
6, 7, (vi)
c

1, 5


S. Cholereasuis
6, 7
©

1, 5


S. Oranien burg
6, 7
m, t

-


S. Montevideo
6, 7
g, m, s, (p)

(1, 2, 7)

C2
S. Newport
6, 8
e, h

1, 2

D
S. Typhi
9, 12, (Vi)
d

-


S. Enteritidis
1, 9, 12
g, m

(1, 7)


S. Gallinarum
1, 9, 12
-

-

E1
S. Anatum
3, 10
e, h

1, 6

* Các kháng nguyên in nghiêng có liên quan với sự chuyển đổi pha. ( ) = có thể không có.
2. SỰ PHÂN BỐ VÀ LÂY NHIỄM .
Môi trường sống nguyên thủy của Salmonella là đường ruột của các động vật như chim, bò sát, thú nuôi trang trại, người và thỉnh thoảng có ở côn trùng. 
Tuy sống khu trú cơ bản ở đường ruột, nhưng chúng vẫn có thể được phát hiện ở các bộ phận khác nhau của cơ thể từ lúc này đến lúc khác. Khi định vị ở ruột, vi trùng được bài theo phân theo đó chúng có thể lan truyền nhờ các loài côn trùng và các sinh vật sống khác đến một số lượng lớn các nơi, vi trùng cũng được tìm thấy trong nước, đặc biệt trong nước bị ô nhiễm. 
Khi nguồn nước bị nhiễm bẩn hoặc thực phẩm bị nhiễm mầm bệnh do côn trùng hoặc do các phương tiện khác mà được người hay động vật tiêu thụ, các vi trùng này một lần nữa lại thải theo phân theo một chu trình liên tục. Chu kỳ được mở rộng thêm do việc trao đổi mua bán các sản phẩm động vật, thức ăn dùng cho chăn nuôi giữa các quốc gia trên thế giới, qua đó tạo điều kiện cho sự phân tán rộng rãi của mầm bệnh này.

Mặc dù Salmonella spp được ghi nhận phát hiện từ một số lượng lớn các loài động vật khác nhau, nhưng phạm vi phân bố của chúng biến đổi ở các bộ phận khác nhau của cơ thể thú.
Trong một nghiên cứu trên các heo hạ thịt tại lò mỗ, Kampelmacher phát hiện thấy các vi trùng này định vị trong lách, gan, mật, màng treo ruột, các hạch lympho màng treo ruột, cơ hoành, cột sống (pillar) và phân. Các hạch lympho là vùng chịu ảnh hưởng cao hơn so với phân. 
Sự xuất hiện thường xuyên của Salmonella spp. trong các quần thể động vật nhạy cảm  một phần do bởi sự tiếp xúc lây lan trong quần thể từ những thú đang mang mầm bệnh hoặc đang bị bệnh do Salmonella sang những thú chưa nhiễm mầm bệnh này. 
Một vật mang trùng được hiểu là một người hay một động vật bài mầm bệnh qua phân và có tính lập đi lập lại nhưng không có bất kỳ một dấu hiệu hay triệu chứng nào của bệnh.
Khi kiểm tra những gia cầm giết thịt tại lò mỗ, Sadler và Corstvet phát hiện tỉ lệ mang trùng qua đường tiêu hóa là 3 - 5%. Suốt trong giai đoạn giết mổ và ngay sau giết mỗ, sự nhiễm khuẩn trên thân thịt từ phân có thể xảy ra.

Sự hiện diện của  trong thực phẩm không gây ảnh hưởng đến mùi, vị và tính chất thực phẩm không bị biến đổi rõ rệt.
3. SỰ HIỆN DIỆN SALMONELLA TRONG THỨC ĂN CHO THÚ.
Tỷ lệ nhiễm  trong thức ăn chăn nuôi công nghiệp vào năm 1989 là khoảng 49%. Theo Bộ nông nghiệp Mỹ, trong số những sản phẩm bao gói được kiểm soát và sản phẩm phân phối, tỷ lệ đó là giữa 20% - 25% và chỉ 6% là đối với thức ăn viên của động vật. 

Trong một nghiên cứu của những nhà sản xuất giống/ nhân giống, các trại nuôi gà giò cho thấy có 60% thịt và bột xương có chứa Salmonella Thức ăn chăn nuôi được xem như là các nguồn cơ bản của Salmonella đối với các trại sản xuất giống. Salmonella vấy nhiễm trong sản phẩm gà giò tại Mỹ đã có thay đổi đôi chút giữa những năm 1969 và 1989. Sự vấy nhiễm vi trùng trong các sản phẩm phân phối dường như hầu hết do sự tái nhiễm. Các serovar đầu tiên được tìm thấy trong thức ăn chăn nuôi là S. Senftenberg, S. Montevideo và S. Cerro. S. Enteritidis không tìm thấy trong các sản phẩm phân phối hoặc các thức ăn chăn nuôi ở công đoạn cuối cùng. Khi kiểm tra chất chứa trong dạ cỏ của trâu bò khỏe mạnh sau khi giết mỗ, người ta thấy có 45% trong số đó có chứa. 57% số mẫu lấy từ môi trường nhốt trâu bò quá cảnh chờ giết mỗ đã cho kết quả dương tính với các vi khuẩn này.
4. SỰ HIỆN DIỆN SALMONELLA TRONG THỰC PHẨM
Salmonella từng được phát hiện ở các sản phẩm bao gói trong thương mại với kết quả dương tính là 17/ 247 sản phẩm được kiểm tra. 
Trong số các thực phẩm bị nhiễm Salmonella có: Bánh ngọt thập cẩm, bột nhào bánh bao, bánh mì ổ dùng ăn tối, bánh mì ngủ cốc thập cẩm. Ngoài ra còn  phát hiện Salmonella trong các món ăn có dừa, dầu dấm trộn xà lách, xốt ma-don-ne, sữa hải sản và nhiều loại thực phẩm khác.

Khi nghiên cứu về các loại thực phẩàm tự nhiên, không nhiễm từ nguồn gốc thực vật,  người ta thấy từ 2 hoặc 3 lô hàng bột gan bò của cùng một nhà sản xuất đã phân lập có S.Minnesota, S. Anatum và S. Derby.
Trong một nghiên cứu 40 loại mặt hàng sản xuất xúc xích vào năm 1969, tỷ lệ nhiễm  được phát hiện là 28,6% trên tổng số 666 mẫu được kiểm tra. Mười năm sau, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 12,4% trong tổng số 603 mẫu được kiểm tra. Trong số 40 mặt hàng nghiên cứu sự nhiễm đó, người ta thấy tỷ lệ nhiễm giảm ở 20 mặt hàng, tăng ở 13 loại và duy trì tỉ lệ nhiễm ở 7 loại mặt hàng. Một nghiên cứu khác trên 68 mẫu thịt gà sống được bao gói, người ta thấy có 34,8% dương tính và có 11 serovar được mô tả với S. Muenchen đang giữ vai trò phổ biến nhất. Từ một nghiên cứu ở Venezuela, người ta ghi nhận có 41/ 45 mẫu thịt gà nhiễm Salmonella gồm 11 serovar, trong đó S. Anatum được phát hiện thường xuyên nhất.
Trứng gia cầm, thịt và sản phẩm thịt là các mặt hàng thực phẩm phổ biến nhất nhiễm Salmonella gây bệnh cho người. Trong một nghiên cứu về 61 trường hợp bộc phát salmonellosis trên người suốt giai đoạn từ 1963 đến 1965, trứng và các sản phẩm trứng chiếm 23 trường hợp, gà và gà tây là 16, thịt bò và thịt heo là 8, kem đông lạnh 3, xà lách trộn khoai tây 2 và các loại thực phẩm hỗn hợp khác là 9. Năm 1967, các mặt hàng thực phẩm phổ biến nhất có liên quan đến 12.836 trường hợp bị salmonellosis xuất phát từ 37 bang có thịt bò, gà tây, trứng, các sản phẩm từ trứng và sữa. Trong đó có 7.907 trường hợp phân lập được do trung tâm kiểm soát bệnh (CDC) thực hiện vào năm 1966, 70% là từ các nguồn thực phẩm (thịt gà và gà tây) chế biến và chưa qua chế biến ước tính khoảng 42%. Sự phân lập các serotype tại Mỹ vào những năm 1972 - 1997 được thể hiện trong sơ đồ 26 - 1.

Có đến 70% thịt gà giò từng được phát hiện có nhiễm. Vi trùng này xuất hiện không thuộc hệ vi khuẩn chí thông thường ở gia cầm nhưng chúng có được từ môi trường theo đường lây nhiễm là côn trùng, các loài gậm nhấm, thức ăn gia súc, các động vật khác và con người. 

Trong một nghiên cứu 418 mẫu buồng trứng tính chung từ 32 trong số 42 đàn gà , có 111 mẫu đương tính với  chiếm 26,6%. Tỷ lệ %  được phát hiện từ các loại thực phẩm khác nhau tại nhiều quốc gia thể hiện trong bảng 26 - 3.
Bảng 26 - 3. Phần trăm của  được phát hiện từ những loại hàng chưa qua tinh chế và các sản phẩm động vật

Loại sản phẩm
quốc gia
năm
N
%

Thịt gà giò pha lóc
USA
1994 - 1995
1 297
20


Thịt bê pha lóc
nt
1992 - 1993
2 089
1


Thịt bò

nt
1993 - 1994
563
7.5


Thịt bò pha lóc
Đức
1998
62
0


Thịt heo pha lóc
nt
nt
49
27


Thịt heo pha lóc
Canada
1983 - 1986
596
17.2


Thịt gà pha lóc
nt
nt
670
61

Thịt gà tây pha lóc
nt
nt
230
69
Thịt gà pha lóc (làm lạnh)Tây Ban Nha
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Tại Mỹ, trong giai đoạn 1996 - 1997,11 serovar thường được phân lập nhất từ các mẫu lâm sàng được trình bày ở bảng 26 - 4. Một năm sau, S.Typhimurium phân lập được từ các mẫu là 29% và E.enteridis là 16%.

Các nguồn bệnh từ thực phẩm gần đây trở nên khá nóng bỏng phần lớn là các mầm hạt đậu. Các biện pháp nhằm phòng ngừa và kiểm soát vấn đề này đã được thực hiện. 
Bảng 26 - 4. 11 serovar của Salmonella xếp hàng đầu được phân lập từ các mẫu lâm sàng trong năm 1996 - 1997, tại 5 vùng theo chương trình giám sát FootNet ở Mỹ từ CDC.
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8
13
Nếu như sự hiện diện khởi đầu của vi trùng trên các hạt giống alfalfa, số lượng Salmonella /1 gram mầm hạt đậu có thể vượt quá 107. 
Các nhà nghiên cứu xử lý các hạt giống alfalfa đang chứa 10 - 100 đơn vị khuẩn lạc (cfu)/ g của S. Stanley trong 5 phút ở một dung dịch có chứa 1040 (g chlorine/ ml và nhận thấy số lượng này giảm đến <1cfu/g.

4. SỰ PHÁT TRIỂN VÀ GIẾT CHẾT SALMONELLA 
Các thông số pH, hoạt tính của nước (aw), thành phần dinh dưỡng và nhiệt độ là các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của Salmonella cũng như của hầu hết các vi khuẩn khác.
4.1. Về dinh dưỡng. 

· Salmonella có thể mọc tốt trên một số lượng lớn các môi trường nuôi cấy và tạo ra các khuẩn lạc trong vòng 24 giờ ở 370C. 
· Nói chung, chúng không lên men lactose, sucrose, hoặc salicin, mặc dù chúng lên men glucose và các monosaccharide kèm với sinh hơi.

· Sự lên men lactose là không thường xuyên đối với các vi khuẩn này, nhưng một số serovar có thể sử dụng chất đường này.

· Tuy chúng thường sử dụng các amino acid như là nguồn cung cấp N, nhưng trong trường hợp của S.Typhimurium, các chất nitrate, nitrite và NH3 sẽ là nguồn cung cấp nitrơ duy nhất. 
4.2. Về giới hạn pH. 

· pH tốt nhất là khoảng trung tính (6,6 - 8,2). 
· pH tối thiểu là 4,05 với một số chất như là (với HCl, acid citric), nhưng sẽ tùy thuộc vào loại acid được sử dụng để có pH thấp, mức tối thiểu này có thể cho phép đạt đến 5,5. 
· Sự thông thoáng sẽ có lợi cho vi khuẩn phát triển ở các mức pH thấp.

· Các giá trị pH > 9,0 và <4,0 sẽ giết chết chúng.

· Ảnh hưởng của pH thấp trên sự phát triển tối thiểu của vi khuẩn được trình bày trong bảng 26 - 5. 
4.3. Về giới hạn nhiệt độ.  

· Khả năng chịu nhiệt và phát triển của Salmonella tuỳ thuộc loại thực phẩm và serotype của nó.

· Nhiệt độ thấp nhất mà tại đó vi khuẩn còn có thể phát triển được là 5,30C đối với S. Heidelberg và 6,20C đối với S. Typhimurium. 

· Giới hạn nhiệt độ tối đa để chúng còn phát triển được vào khoảng 450C .

· Nhiệt độ tối hảo để chúng phát triển là 370C.

Bảng 26 - 5.  pH tối thiểu mà tại đó  sẽ bắt đầu phát triển dưới những điều kiện phòng thí nghiệm thuận lợi nhất

	Acid
	pH

	Hydrochloric
	4,05

	Citric
	4,05

	Tartaric
	4,10

	Gluconic
	4,20

	Fumaric
	4,30

	Malic
	4,30

	Lactic
	4,40

	Succinic
	4,60

	Glutaric
	4,70

	Adipic
	5,10

	Pimelic
	5,10

	Acetic
	5,40

	Propionic
	5,50


4.4. Đối với giá trị ẩm độ/ hoạt tính của nước (Aw).

· Aw biến đổi rất ít theo khoảng giới hạn nhiệt độ cần cho vi khuẩn phát triển. 

· Vi khuẩn bị ức chế phát triển khi aw < 0,94 trong môi trường pH trung tính, các mức aw cao hơn được yêu cầu khi pH giảm dẫn đến vi khuẩn phát triển ở mức tối thiểu.

· Aw của một chất hòa tan có thể ảnh hưởng đột ngột đến khả năng của nhiệt để giết chết vi trùng tại một nhiệt độ đã cho. Thí dụ, Sự vấy nhiễm S. Typhymurium sẽ giảm 10 lần ở 600C/ 0,18 phút nếu aw của môi trường là 0,995. Nếu aw thấp đến 0,94, thì tại 600C cần 4,3 phút để gây ra sự giảm 10 lần của cùng sự vấy nhiễm này (www.foodproductdesign.com)

4.5. Tác động của muối và các hóa chất khác.

· Không giống như Staphilococci, không có khả năng chịu đựng với các nồng độ muối cao. 
· Nồng độ dung dịch muối > 9% sẽ giết chết chúng.

· Nitrite cũng có ảnh hưởng đến sự phát triển vi khuẩn và ảnh hưởng mạnh nhất ở các mức pH thấp. Điều đó cho thấy tác động ức chế của phức hợp này có thể là do phân tử HNO2 không phân ly. 

4.6. Sự diệt khuẩn Salmonella trong bảo quản thực phẩm
Sự tồn tại của Salmonella spp trong nước xốt ma-don-ne được nghiên cứu bởi Lerche. 
Tác giả nhận thấy vi khuẩn sẽ bị phá hủy trong loại sản phẩm này khi pH < 4,0.
Điều đó cũng có nghĩa là để tiêu diệt vi khuẩn này cũng phải mất nhiều ngày nếu sự vấy nhiễm sản phẩm ở mức cao, nhưng chỉ trong vòng 24 giờ nếu nhiễm với số lượng vi khuẩn thấp.
S. Thompson và S. Typhimurium có tính đề kháng cao hơn đối với sự diệt khuẩn có tính acid so với S. Senftenberg.

Đối với sự diệt khuẩn bằng nhiệt, tất cả các Salmonella đầu dễ dàng bị hủy ở nhiệt độ tiệt trùng sữa bằng pasteur hóa. 

 
Trong một nghiên cứu về tính bền nhiệt của S. Senftenberg 775W, Ng và ctv đã phát hiện chủng này nhạy cảm với nhiệt trong phase log hơn so với pha tĩnh của sự phát triển.
Các nhà nghiên cứu khảo sát cũng nhận thấy rằng các vi khuẩn phát triển ở nhiệt độ 440C thì có sự đề kháng nhiệt mạnh hơn so với cũng các vi khuẩn này nhưng phát triển ở nhiệt độ 150C hoặc 350C.

Đối với sự phá hủy Salmonella trong các thực phẩm nướng, Beloian và Schlosser nhận thấy rằng các thực phẩm nướng đạt đến nhiệt độ ( 1600F trong vùng có sức nóng chậm nhất có thể xem như không còn Salmonella.
Các tác giả này đã tiến hành đối với S. Senftenberg 775W với nồng độ là 7.000 – 10.000 vi khuẩn/ ml cho vào trong trứng sấy khô được hoàn nguyên. Rồi dùng sức nóng phá hủy chủng vi khuẩn này ở gia cầm. Nhiệt độ bên trong được đề nghị ít nhất phải là 1600F. 
Mặc dù S. Senftenberg 775W từng được ghi nhận sức kháng nhiệt cao hơn 30 lần so với so với S. Typhimurium. 
Vi khuẩn này gần đây từng được phát hiện có sự đề kháng mạnh đối với sự nóng khô hơn so với dạng trước đây. Các nhà nghiên cứu khảo sát này đã kiểm tra sức nóng khô đối với sữa chocolate.

 
Salmonella hoàn toàn nhạy với bức xạ ion hóa ở các liều 5 - 7,5 kGy là đủ để loại bỏ chúng ra khỏi hầu hết các thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.
Liều làm giảm số lượng vi khuẩn tính theo số thập phân từng được ghi nhận  trong khoảng từ 0,4 - 0,7 kGy đối với Salmonella spp trong các trứng đông lạnh. 
Các nghiên cứu khảo sát này nhận thấy rằng đối với trứng toàn phần đông lạnh, 5 kGy sẽ làm giảm một số lượng vi khuẩn S. Typhimurium là 107, nhưng ngược lại 6,5 kGy chỉ có thể giảm một số lượng 105 vi khuẩn trong thịt ngựa đông lạnh, giữa 5 - 7,5 kGy sẽ làm giảm 105 - 108 số lượng vi khuẩn trong thịt bò. Trong khi đó chỉ cần 4,5 kGy sẽ làm giảm 103 số lượng vi khuẩn S. Typhimurium trong sản phẩm dừa sấy khô.

Trong các loại thực phẩm khô, S. Montevideo có sự chịu đựng cao hơn so với S. Heidelberg khi cho chúng vào sữa khô, bột cocoa, thức ăn gia cầm, thịt và bột xương. Sự sống sót cũng cao hơn ở các mức aw = 0,43 và 0,52 hơn là ở mức aw = 0,75.
5. SALMONELLA SINH ĐỘC TỐ (SALMONELLA VIRULENCE PROPERTIES)
Mặc dù độc tố ruột và độc tố tế bào được xác định trong sinh bệnh học do các Salmonella nhưng chúng chỉ thể hiện một vai trò tối thiểu trong hội chứng viêm dạ dày ruột. 
5.1. Cơ chế gây ngộ độc
Vi khuẩn vào cơ thể tiết ra ngoại độc tố và nội độc tố gây trúng độc. Quá trình sinh bệnh như sau: 

- Khi nhiễm vào ruột theo đường tiêu hóa, vi khuẩn sẽ phát triển ở ruột rồi theo hệ thống bạch huyết đi vào máu gây nhiễm trùng huyết.
  Đặc tính của Salmonella là ưa ruột do đó sau khi vào máu, vi khuẩn lại trở vào ruột gây viêm niêm mạc ruột và tiết ra ngoại độc tố gây phá hủy ruột, gây ngộ độc thần kinh.

- Các nội độc tố được sản sinh ra khi một lượng lớn vi khuẩn bị phân giải gây trúng độc ruột. 
  Nội độc tố tác dụng lên hệ thần kinh của huyết quản làm giảm độ căng của huyết quản gây nên tiêu chảy. 

Khi bị ngộ độc bởi Salmonella chức năng điều tiết nhiệt độ cơ thể cũng bị ảnh hưởng.

5.2. Các hội chứng ngộ độc thực phẩm do Salmonella
Các hội chứng này xảy ra do ăn phải thực phẩm có chứa số lượng đáng kể của các loài vi khuẩn không đặc trưng đối với ký chủ hoặc các serotype của giống Salmonella.
Kể từ lúc thực phẩm được ăn vào, các triệu chứng thường phát triển trong vòng 12 - 24 giờ, mặc dù có những ghi nhận khoảng thời gian này có thể ngắn hơn hoặc dài hơn. 

Các triệu chứng bao gồm buồn nôn, ói mửa, đau bụng (không nghiêm trọng như với trường hợp ngộ độc thực phẩm do tụ cầu khuẩn), đau đầu, ớn lạnh và tiêu chảy. Các triệu chứng này thường đi kèm với sự kiệt sức, nhược cơ, uể oải, sốt vừa phải (380 - 400C), bồn chồn khó ngủ, ngủ gà ngủ gật. Các triệu chứng thường kéo dài khoảng 2 - 3 ngày. Tỷ lệ tử vong trung bình là 4,1%, biến động từ 5,8% suốt trong năm đầu tiên của sự sống, đến 2% giữa độ tuổi 1 - 50, và 15% ở nam giới trên 50 tuổi. Nói chung, ngộ độc Salmonella ít gây tử vong. Người bệnh có thể vượt qua được mà không phải điều trị. Tuy nhiên, Sự nhiễm Salmonella có khi gây tử vong, nhất là trẻ em, người già hoặc người suy giảm miễn dịch.

Trong số các mẫu khác nhau có Salmonella, S.cholerae-suis từng được ghi nhận là có tỷ lệ tử vong cao nhất (21%). Mặc dù các vi trùng này biến mất nhanh chóng khỏi đường tiêu hóa, nhưng có đến 5% số bệnh nhân trở nên mang trùng sau khi qua khỏi bệnh. Đối với salmonellosis số lượng vi khuẩn được đề nghị là 107 - 109/ g để có thể gây bệnh. Số lượng tế bào này được khám khá thông qua 3 vụ dịch thấp đến 100/ 100 g (S. Eastborne trong chocolate, cho đến 15.000 / 100g (S.Cubana trong dung dịch nhuộm màu đỏ). 
Nhìn chung, số lượng vi khuẩn tối thiểu để gây viêm dạ dày ruột khoảng 105 - 106/ g đối với S. Bareilly và S. Newport; 109 - 1010/ g đối với S. Pullorum.
6. PHÒNG NGỪA NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO SALMONELLA  .
6.1. Trong chăn nuôi và giết mỗ gia súc, gia cầm
- Thực hiện tốt các khâu trong quá trình chọn giống và nuôi dưỡng, quản lý đàn và vệ sinh trong chăn nuôi (kể cả công nhân của trại); không để chó mèo vào khu vực chăn nuôi thú kinh tế; cách ly thú bệnh và xử lý thú chết hợp lý.

 
- Tuân thủ nghiêm ngặt các trình tự trước và sau giết mỗ nhằm hạn chế vấy nhiễm quầy thịt và các phần khác.

6.2. Trong chế biến, bảo quản và tiêu thụ các thực phẩm có nguồn gốc động vật cần đảm bảo:

+ Tránh vấy nhiễm  từ nguồn nước, côn trùng, thú hoặc người mang trùng hoặc đang bị bệnh.
+ Thực hiện tốt các khâu theo yêu cầu quy định về vệ sinh thực phẩm và vệ sinh trong cơ sở chế biến, bao gói, bảo quản thành phẩm.
+ Xử lý nguồn nguyên liệu đầu vào và đầu ra thành phẩm hợp lý như dùng nhiệt, dùng tia xạ, hóa chất cho phép….
+ Ngăn ngừa vi khuẩn phát triển bằng các biện pháp thích hợp như bảo quản lạnh đông, xông khói….

6.3. Trong mua bán vận chuyển thực phẩm công nghiệp, yêu cầu:

+ Định kỳ kiểm tra sức khoẻ những người làm công việc tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nhằm phát hiện điều trị kịp thời những đối tượng mang mầm bệnh.

+ Tuân thủ đúng quy định vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, bảo quản, phân phối và tiêu thụ.

6.4. Với người trực tiếp sử dụng thực phẩm, cần đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Chọn lựa, bảo quản thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến đảm bảo yêu cầu vệ sinh.
+ Đảm bảo yêu cầu vệ sinh trong chế biến và ăn uống với phương châm ăn chín, uống sạch.

+ Vệ sinh tay chân trước và sau nấu nướng thức ăn tươi sống, cũng như trước bữa ăn.
+ Cần cảnh giác chuột, chó, mèo tiếp xúc với trẻ con hoặc nguồn thức ăn dùng trong gia đình.
7. PHẠM VI TÁC ĐỘNG VÀ SỰ VẬN CHUYỂN THỰC PHẨM 
- Phạm vi ảnh hưởng chính xác của ngộ độc thực phẩm do Salmonella tại Mỹ chưa được biết, do các vụ ngộ độ nhỏ thường thì không được các chuyên gia quản lý sức khoẻ cộng động báo cáo.
Các nhà nghiên cứu CDC cho biết có trên 40.000 trường hợp xảy ra mỗi năm với khoảng 500 người chết. Căn cứ trên những trường hợp được thừa nhận, số ngộ độc thực tế tại Mỹ trong năm 1988 ước tính khoảng 840.000 – 4.000.000 trường hợp.
Cũng giống như trường hợp viêm dạ dày ruột do Staphylococcus, các vụ dịch lớn nhất có tính điển hình của salmonellosis xảy ra tại các bữa tiệc hoặc tại các buổi lễ tương tự.

- Tuy nhiên, hai vụ dịch lớn nhất được ghi nhận của salmonellosis đã xảy ra trong những hoàn cảnh có phần không bình thường. 

* Vụ ngộ độc lớn nhất xảy ra vào năm 1994 và có liên quan đến hơn 224 000 người. Loại thực phẩm được vận chuyển là kem đông lạnh được làm từ sữa và được vận chuyển trên những chuyến tàu chở hàng nhưng trước đó tàu đã có vận chuyển các trứng dạng lỏng. Serovar gây ra bệnh và được tìm thấy tại ít nhất 41 bang của Mỹ là S. Enteritidis. 

* Một vụ ngộ độc lớn thứ hai đã xảy ra vào năm 1985 và liên quan đến gần 200 000 người. Phương tiện là sữa được sản xuất bởi một nhà máy làm bơ sữa đơn lẻ tại Illinois, và S. Typhimurium là thủ phạm gây bệnh. (xem sơ đồ 26-1 và 26 - 3) 

Ngoài ra, một vụ dịch lớn nhất tiếp theo đã xảy ra vào năm 1974 tại một vùng dành riêng cho người da đỏ Navajo, khi đó có 3.400 người đã nhiễm bệnh. Loại thực phẩm là xà lách trộn khoai tây để phục vụ cho khoảng 11.000 người tại một bữa tiệc ngoài trời. Thực phẩm được làm sẵn và lưu trữ đến 16 giờ ở nhiệt độ bảo quản không thích hợp trước khi đem phục vụ. Trường hợp này serovar phân lập được là S. Newport.

Vào khoảng giai đoạn 1975 - 1987, 4.494 trường hợp bệnh do thực phẩm với 51 ca tử vong đã xảy ra tại các nhà an dưỡng trên 26 bang của Mỹ, trong đó Salmonella chiếm đến 52% số trường hợp với 81% gây tử vong. S. Enteritidis là serovar chiếm hàng đầu với 81% của số ca tử vong. 
Một vụ dịch của salmonellosis chủ yếu gây ra bởi S. Hartford đã xảy ra tại bang Florida vào năm 1995 với thức uống là nước cam chưa qua tiệt trùng “fresh-squeerzed”. Số lượng E.coli/ coliform phân trong sản phẩm là > 110 most probable number (MPN) / ml. 
Trong số 6 ca ngộ độc sau khi lần theo dấu vết của nước cam người ta phát hiện thấy có 2 trong số đó là do S.serovar Typhy gây ra. 
Một vụ dịch khác với khoảng 300 ca salmonellosis tại 15 bang miền tây nước Mỹ và 2 tỉnh của Canada đã xảy ra suốt mùa hè năm 1999. Nguyên nhân là nước cam chưa qua tiệt trùngvà serovar được xác định là S. Muenchen.

Suốt trong giai đoạn 1985-1995 tại Mỹ, S. Enteritidis từ vỏ trứng sống gây ra 582 vụ ngộ độc,với 34 058 ca và 70 người chết.

Trong một nghiên cứu về thịt và các sản phẩm gia cầm tại Canada trong giai đoạn 1983 - 1986 đã phát hiện thấy  chiếm 17,5% / 596 mẫu thịt heo, 69,1%/ 230 mẫu thịt gà tây, 60,9%/ 670 mẫu thịt gà, nhưng chỉ có 2,6% / các mẫu thịt bò. 

Trong một nghiên cứu khác ở Canada trên các mẫu phân của 1420 heo khoẻ mạnh 5 tháng tuổi, có 5,2% dương tính với 12 serovar với S. Brandenburg chiếm 42%. Trong số 112 chủng  được phát hiện ở một lò giết mỗ gia cầm tại Tây Ban Nha vào năm 1992  có 77% là S. Enteritidis.

Từ sau những năm 1970, S. Enteritidis từng gây ra một loạt các vụ dịch ở vùng đông bắc nước Mỹ và trên các vùng của châu Âu đã xảy ra những ca bệnh và ca tử vong. Giữa tháng 1 năm 1985 và tháng 5 năm 1987, có 65 ca ngộ độ do nguồn gốc thực phẩm tại vùng đông bắc nước Mỹ với 2 119 ca và chết 11 ca. 77% số vụ ngộ độc được lần theo dấu vết các trứng có vỏ được xếp loại A hoặc các thực phẩm có chứa trứng. 

Khắp nơi trên nước Mỹ suốt từ năm 1973 - 1984, có 44% vụ ngộ độ do S. Enteritidis liên quan đến các thực phẩm chứa trứng. 
Suốt những năm 1970, S. Enteritidis chiếm 5% trong tất cả các trường hợp phân lập  tại Mỹ nhưng vào năm 1989 nó chiếm 20%. 
Xếp vào hàng thứ hai là S. Typhimurium vào năm 1987 chiếm 16% của tất cả các trường hợp phân lập. Nó là serovar thường gặp nhất trong trứng ở tây Ban Nha, có nhiều khả năng gây ra salmonellosis có nguồn gốc thực phẩm tại Anh và xứ Wales vào năm 1988, ở đó nó đã được tìm thấy cả trong thịt và trứng gia cầm.
Không giống như các vụ ngộ độc tại Mỹ, các vụ ngộ độc tại Âu châu gây ra bởi các chủng có thực khuẩn thể type 4 gây nhiễm nhiều ở gà con hơn so với thực khuẩn thể thuộc các type 7, 8, hoặc 13a.

Lý do để phạm vi tác động của các vụ ngộ độc do S. Enteritidis gia tăng có liên quan đến trứng và các sản phẩm gia cầm là không rõ ràng. 
Các nhà điều tra từng phát hiện các vi khuẩn có bên trong trứng và buồng trứng của gà mái đẻ, nhưng số khác gặp thất bại khi tìm vi trùng ở các trứng không bị vỡ. Vi trùng tìm thấy từ buồng trứng của chỉ 1/ số 42 đàn gà đẻ khởi đầu ở vùng đông nam nước Mỹ. Các vụ ngộ độc do S. Enteritidis xảy ra nhiều vào các tháng 7 và 8 so với các tháng khác, đã gợi ý về sự phát triển của vi trùng ở trong hoặc trên bề mặt trứng và các sản phẩm khác của gia cầm. Các chủng nghi vấn thì không bền với nhiệt, và nhiều vụ ngộ độc đã xảy ra sau khi tiêu thụ trứng sống hoặc nấu chưa chín.

Trong một nghiên cứu mà S. Enteritidis được tiêm vào trong lòng đỏ trứng từ những gà mái bình thường, vi khuẩn không phát triển ở 70C/ 94 ngày. Sự phát triển của vi khuẩn trong lòng đỏ ở 370C đã xảy ra nhanh chóng đối với các trứng xuất phát từ gà mái khoẻ mạnh hơn là các trứng xuất phát từ những gà mái có huyết thanh dương tính. Sự hủy hoại có thể có của S. Enteritidis đối với trứng như sau:

· Sự biến đổi buồng trứng

· Sự dời chỗ từ túi lòng đỏ hoặc vòi trứng.

· Các vi trùng nhiễm vào vỏ trứng khi trứng đi ngang qua lỗ huyệt.
· Trứng được đem rữa.

· Những người cầm nắm thực phẩm.
8. PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT BỆNH DO SALMONELLA
Đường tiêu hóa của người và các loài thú hữu nhũ khác là nguồn chứa cơ bản của các tác nhân gây bệnh này.
Phân thú là nguồn chứa vi khuẩn quan trọng hơn cả của người. Da thú có thể bị vấy nhiễm mầm bệnh từ phân. Salmonella spp được duy trì trong một quần thể gồm những thú nhiễm mầm bệnh nhưng không lộ triệu chứng và cả trong thức ăn gia súc.
Cả hai nguồn này đáp ứng giữ cho lò mổ gia súc tái nhiễm theo kiểu vòng khép kín (a cyclical manner), mặc dù người ta tin rằng thú được cho ăn dường như ít quan trọng hơn.

Sự nhiễm thứ cấp là các nguồn quan trọng khác của  trong các trường hợp nhiễm bệnh ở người. Sự hiện diện của vi khuẩn trong thịt, trứng và cả trong không khí thì tất yếu sẽ gây ra sự nhiễm trong thực phẩm thông qua người môi giới và sự tiếp xúc trực tiếp giữa thực phẩm bị nhiễm với chưa nhiễm.

Do bởi vi khuẩn Salmonella  phân bố rộng khắp, để có những động vật hoặc người không mang mầm bệnh này thì một biện pháp kiểm soát toàn diện phải được thực thi.

Đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn nhưng không phải không làm được vì chỉ có khoảng 35 trong tổng số hơn 2 300 serovars chiềm khoảng 90% số trường hợp phân lập ở người.

Đối với sự lưu trú của S. Enteritidis ở gia cầm, một nghiên cứu đã sử dụng một chủng thuộc thực khuẩn thể type 8 cấp qua đường miệng với số lượng là 108 đối với các gà mái đẻ trưởng thành. Trong vòng 2 ngày, vi trùng được phát hiện có trong các gà này, bao gồm ở buồng trứng và ống dẫn trứng. Vi trùng cũng được phát hiện trong những trứng đang hình thành. Mặc dù phạm vi tác động của nó thấp hơn nhiều so với trứng mới đẻ ra còn tươi. Các nhà khảo sát kết luận rằng các trứng đang định hình là đối tượng để sự lây nhiễm theo chiều từ trên xuống xuất phát từ buồng trứng đang có vi trùng định vị. Sự nhiễm mầm bệnh theo chiều từ dưới lên xuất phát từ các mô ở âm đạo và lỗ huyệt đang có vi trùng khu trú, và sự nhiễm trùng từ bộ phận bên xuất phát từ các mô phía trên ống dẫn trứng.
Các trứng đem ấp cũng là một yếu tố quan trọng bởi vì nếu trứng bị nhiễm, các gà con mới nở có thể bị nhiễm bệnh ngay ở giai đoạn này.  Salmonella nhanh chóng xâm nhập vào các trứng đẻ ra có phôi còn mới, trở thành cái bẩy ở phần màng của trứng và có thể nhiễm vào phôi khi phôi lộ ra từ bên trong trứng.
9. PHÒNG NGỪA SỰ CẠNH TRANH ĐỂ LÀM GIẢM  TRONG VẬN CHUYỂN GIA CẦM
Nguồn gốc cơ bản của  trong các sản phẩm gia cầm là đườngtiêu hóa, kể cả manh tràng. Nếu gà con bị  xâm nhiễm, vi trùng này sẽ được thải theo phân. Đó là nguồn gây nhiễm đối với các loài cầm khác. Trong số các phương pháp được dùng để làm giảm hoặc loại bỏ chất chứa trong ruột là ngăn chặn tính cạnh tranh (the Nurmi concept).

Dưới những điều kiện tự nhiên mà tại đó tồn tại Salmonella khi  trứng nở, gà con phát triển một hệ vi khuẩn trong đường tiêu hóa gồm cả những vi khuẩn Salmonella  và Campylobacter, thêm vào đó là một số loại vi khuẩn không gây bệnh. Khi những vi khuẩn gây bệnh được thiết lập, chúng có thể duy trì và bài thải từng lượng nhỏ một trong suốt cuộc đời của loài cầm. Ngăn chặn tính cạnh tranh là một hiện tượng mà nhờ đó phân của những gia cầm không có Salmonella. Vào những năm 1970, khái niệm này được nhiều nhà khoa học phát minh, nghiên cứu và tìm cách để có thể tiến hành loại trừ Salmonella. 
Vùng không có sinh vật gây bệnh đường ruột có thể được cấp qua đường miệng bằng cách cho uống nước hoặc phun thuốc chủng đối với những gà con mới nở tại nơi ấp trứng. Sự bảo hộ được thành lập trong vòng vài giờ. Nói chung sự bảo hộ kéo dài bền bỉ xuyên suốt cuộc đời của gà thịt  mà không bị tác nhân vi sinh vật hiện hữu gây xáo trộn. 
Với những gia cầm lớn tuổi hơn có thể xử lý bằng cách cung cấp những tác nhân kháng vi trùng để loại trừ các bệnh đường ruột. Sau đó chúng được cung cấp các vi sinh vật (biota) có tính ức chế cạnh tranh. Chỉ những vi khuẩn có thể phát triển và toàn tại độc lập là bị ảnh hưởng, kể cả những thành phần vi sinh vật đường ruột hiếu lẩn kỵ khí được yêu cầu.
Trong một nghiên cứu, hệ vi sinh bảo hộ được duy trì  để tấn công vào các vách của manh tràng (cecal walls) sau 4 lần rữa liên tục. Sự bảo hộ cục bộ đã đạt được trong thời gian từ 0,5 - 1,0 giờ sau khi xử lý đối với gà con 1 ngày tuổi. 
Trong một bài báo về sự ức chế tính cạnh tranh về mặt vi trùng học đối với Salmonella ở gia cầm, việc dùng các kiểu nuôi cấy không xác định có đủ khả năng để bảo vệ nhiều hơn so với việc sử dụng các kiểu nuôi cấy xác định, dưới những điều kiện phòng thí nghiệm đặc biệt.

Những đợt thử nghiệm về lãnh vực này tại nhiều nước Âu châu đã cho thấy thành công của việc xử lý ngăn chặn tính cạnh tranh trong việc phòng và làm giảm sự xâm nhập Salmonella ở gà và các loài cầm giống trưởng thành (adult breeder birds).
Ở những gà giò được xử lý trước với sự nuôi cấy manh tràng và sau đó được thách thức với một Salmonella sp, sau đó failed để làm tăng số lượng trong manh tràng trãi qua một giai đoạn 48 giờ. Trái lại ở những gia cầm đối chứng không qua xử lý, sẽ có số lượng  nhiều hơn con số 106 / g Salmonella được cấy vào trong manh tràng. Nguyên nhân chính của sự ức chế tính cạnh tranh đó là Salmonella và hệ vi sinh tự nhiên trong đường ruộr có sự canh tranh đối với cùng các vị trí bám  trên vách ruột. Tính chính xác tự nhiên của sự bám dính vi trùng vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn, mặc dù fimbriae, flagella và pili từng được đề cập.
 Đối với vấn đề sự tấn công của Salmonella vào da của gia cầm, các cấu trúc tế bào của những vi trùng này đã cho thấy không (not to be critical). Các polysaccharide ngoại bào của một glycocalyx tự nhiên có thể có liên quan và nếu như thế việc xử lý gà con với chất này có thể gây ảnh hưởng giống như việc sử dụng các môi trường nuôi cấy sống (live - cultures). Mặc dù việc xử lý ức chế tính cạnh tranh dường như hoàn toàn có thể thực hiện được cho những nơi ấp trứng quy mô; việc áp dụng cách này cho các mô hình nhỏ dường như ít có cơ may thực hiện.
Đường mannose là một thụ quan (receptor trong đường ruột đối với tác nhân gây bệnh là vi trùng như  gắn vào, từ các chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae var boulardii có chứa mannose trong vách ngoài của nó, một số đề nghị cho rằng việc cho gà ăn nấm này sẽ có được sự nhạy cảm cho chúng nhờ đó làm giảm đi sự tấn công của Salmonella. 
Điều chủ yếu, vật liệu vách tế bào nấm men sẽ gây ra sự cạnh tranh với tác nhân gây bệnh trong việc gắn vào ống dạ dày ruột.

PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN  VI KHUẨN SALMONELLA
(Theo TCVN 5153-90 )

     *Phác đồ kiểm nghiệm  

1. Đồng nhất mẫu

    Tiền tăng sinh 

    ủ 370C/ 24h

                                                              1ml

2. Tăng sinh:

    ủ 430C/20-24h


                                                               cấy ria

3. Phân lập:

    370C/24-48h








Chọn khuẩn lạc nghi ngờ


4. Nhận định kết quả

       *Tiến hành:

- Lấy mẫu:

  +Đối với những sản phẩm thịt đông lạnh,thủy sản đông lạnh nên lấy mẫu vùng bề mặt càng rộng càng tốt.

  +Đối với mẫu bột khô hay ngũ cốc : trộn đều mẫu.

  +Đối với gia cầm nguyên con : lấy cả phần da cổ (ít nhất 25 cm2)
- Đồng nhất mẫu:  Cho 25 g mẫu vào bao dập mẫu (bao PE vô trùng ), bổ sung 225ml nước Pepton đệm . Đồng nhất mẫu bằng máy dập mẫu  (Stomacher).
- Tiền tăng sinh:  gạn lấy canh mẫu đã được đồng nhất đem ủ ấm ở 370C/24h.
- Tăng sinh:   Lắc kỹ và cấy chuyễn 1ml canh tiền tăng sinh vào 10 ml môi trường tăng sinh  RVS (Rappaport and Vassiliadis) hay môi trường Tetrathionate. Ủ ấm ở 430C/20-24h.
- Phân lập:   Dùng khuyên cấy chuyễn dịch (canh tăng sinh) lên bề mặt môi trường phân lập sao cho thu thập được những khuẩn  lạc tách rời. Lật ngược đĩa, ủ 370C/24h. Đọc kết quả:

      +Trên môi trường XLD : khuẩn lạc Salmonella trong, hơi nhuốm đỏ, đôi khi có tâm đen.

      + Trên môi trường BSA : khuẩn lạc Salmonella màu xanh lá hoăc đen ướt, nếu Salmonella Typhi: khuẩn lạc dẹt, khô, đen nhánh, có vòng môi trường nâu đen bao quanh và môi trường có ánh kim bạt phớt.
-Thử sinh hóa:

     Cấy đâm sâu rồi cấy ria khuẩn lạc nghi ngờ lên mặt ống thạch nghiêng TSI hoặc KIA, cấy đâm sâu vào môi trường MIU, ủ 370C/24h.  Đọc kết quả:

     +TSI hay KIA: phần thạch nghiêng:    đỏ ( Lactose (-), Saccharose (-)

                               phần thạch đứng     :vàng (  glucose (+)

                               tạo khí trên nền thạch      ( có sinh hơi.
     +MIU: mọc lan khỏi đường cấy (  di động 

                 phần thạch có màu đen : sinh H2S (+).
    +Thử phản ứng sinh hóa: Urease(-), Indol(-),V.P(-).

  * Môi trường nuôi cấy:

NA (Nutrien Agar)

NB (Nutrien Broth)

WB (Wilson Blair Agar)

BP (Baird Parker Agar)

AB (Alkaline Peptone Water)

PCA (Plate Count Agar)

TSI (Trible Sugar Iron Agar)

BHI (Brain Heart Infusion Broth)

EMB (Eosine Methylene Blue Agar)

Indol

XLD (Xylose Lysine Desoxycholate Agar)

TCBS (Thiosulfate Citrat Bile Saalts Succrose)

BGBL (Briliant Green Bile Lactose 2%)

10. NGUỒN GỐC LÂY NHIỄM VI SINH VẬT TRÊN THỰC PHẨM:
Sơ đồ tổng quát
                                                   Súc vật

             Bệnh                                                                      Khỏe

Mổ thịt      Mổ thịt không hợp vệ sinh                    Mổ thịt hợp vệ sinh

        Thịt nhiễm                                                                Thịt tốt

      Nấu không kỹ                                                              Nấu kỹ

                                                              * Bảo quản nhiệt độ 20-300C.

                                                              * Ruồi bâu, chuột, gián phá.

                                                              * Tay người phục vụ nhiễm khuẩn .

                                                              * Người lành mang vi khuẩn bệnh.

                                               Quy trình chế biến không đủ điều kiện vệ sinh

                                                          Điều kiện vi sinh vật sống và phát triển 

                                                                           Người tiêu dùng

                                                                           Ngộ độc thức ăn 

Trong tự nhiên vi sinh vật có khắp mọi nơi, nếu điều kiện bảo quản trong quá trình chế biến thực phẩm thiếu vệ sinh, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào và lây nhiễm. Vi sinh vật nhiễm vào thực phẩm bằng nhiều cách khác nhau, nhưng có hai con đường nhiễm chính: Nhiễm nội sinh và nhiễm ngoại sinh.
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225  ml Pepton đệm


+25  g mẫu thử





Môi trường RVS hay Tetrathionate 


    





Trên môi trường  XLD Agar


  hay môi trường BSA





Giám định bằng các phản  ứng sinh hóa: Lactose(-), Saccharose(-), Urease(-),


Indol(-), V.P(-), Glucose(+), H2S(+), 


 di động, sinh hơi.











Nhuộm Gram:


Gram(-), hình que (trực khuẩn)








